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NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ 
TRONG CHẨN ĐOÁN PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN 

TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI SIÊU ÂM TIM 
 

Dương Danh Liêm, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Trọng Hiếu 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phì đại thất trái (PĐTT) là biến chứng sớm của 

bệnh tăng huyết áp (THA), tuy nhiên trên 90% bệnh 
nhân THA có PĐTT mà hoàn toàn không có triệu 
chứng. Phát hiện PĐTT ở bệnh nhân THA có vai trò 
hết sức quan trọng vì PĐTT làm tăng nguy cơ tử vong 
gấp 6.9 lần so với bệnh nhân không có PĐTT ở bệnh 
nhân THA và việc điều trị sớm có thể làm giảm đến 
20% biến chứng tim mạch. 

Điện tâm đồ là một kỹ thuật đơn giản, chi phí thấp 
từ lâu đã là một thăm dò rất phổ biến để chẩn đoán 
PĐTT, tuy nhiên kết quả phụ thuộc nhiều vào nhiều 
yếu tố như tuổi, giới, thể trạng, chủng tộc…[3]. 
Khuyến cáo của Hội tim mạch Hoa Kỳ năm 2009 đã 
đưa ra 36 tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau trong 
chẩn đoán PĐTT [5]. Giá trị chẩn đoán PĐTT của 
điện tâm đồ còn chưa cao và có sự khác biệt giữa các 
tiêu chuẩn[7]. 

Việc tìm hiểu giá trị của các tiêu chuẩn điện tâm 
trong chẩn đoán sớm PĐTT ở bệnh nhân THA (có đối 
chứng với siêu âm tim) là rất cần thiết. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ PĐTT ở bệnh 
nhân THA nguyên ph ţ bằng điện tâm đồ và siêu âm 
tim; So sánh giá trị của một số tiêu chuẩn trên điện 
tâm đồ với siêu âm tim trong chẩn đoán PĐTT ở bệnh 
nhân THA nguyên phát.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Bệnh nhân được chẩn đoán THA nguyên phát 

theo tiêu chuẩn JNC VI điều trị tại Khoa Tim mạch 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ 
04/2010 đến 09/2010.  

* Tiêu chuẩn chẩn đoán PĐTT trên điên tâm đồ: 
- Tiêu chuẩn điện thế của Cornell 
- Tiêu chuẩn điện thế Sokolow – Lyon:  
- Tiêu chuẩn Gubner 
- Hệ thống thang điểm Romhilt – Este. 
* Đánh gi̧  dày thất trái trên điện tâm đồ theo khuyến 

cáo của Hội tim mạch hoa kỳ 2009 (AHA/ACCF/HRS 
2009). Chẩn đoán PĐTT trên siêu âm tim theo tiêu 
chuẩn của Hội siêu âm Tim Hoa Kỳ (ASE). 

* Các thuật toán sử dụng trong nghiên cứu: 
Độ nhạy (Se), Độ đặc hiệu (Sp), Giá trị tiên đoán 

dương tính (PPV), Giá trị tiên đoán âm tính (NPV), Độ 
chính xác (Ac), So sánh giá trị của ≥2 tests chẩn 
đoán bằng diện tích dưới đường cong ROC (Area 
Under the Curve). Sử lý số liệu bằng phần mềm 
SPSS và Stata 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Qua nghiên cứu điện tâm đồ, siêu âm tim đánh giá 

PĐTT ở 99 bệnh nhân THA nguyên phát vào điều trị 

tại khoa Nội Tim Mạch – Cơ Xương Khớp Bệnh viện 
đa khoa trung ương Thái Nguyên chúng tôi nhận thấy: 

1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. 
Đặc điểm Nam (n=50) Nữ (n=49) Tổng(n=65) 

Tuổi, TB±SD 63,8±10,8 64,5 ± 10,6 64,1 ± 10,5 
BSA, TB±SD 1,61 ± 0,1 1,58 ± 1,8 1,6 ± 0,6 

HATT, TB±SD 153 ± 29,8 156,3±30,6 154,6±30,1 
HATTr, TB±SD 87,8±13,3 89 ± 14,6 88,4 ± 14 

>5 năm 13(26) 23(46,9)  Thời gian 
THA, n(%) ≤5 năm 37(74) 26(53,1)  
Chỉ số BMI, TB±SD 20,4 ± 2,4 21,8 ± 1,8 21,1 ± 2,2 

BSA: Diện tích bề mặt cơ thể; HATT: Huyết áp 
tâm thu; HATTr: Huyết áp tâm trương; BMI: Chỉ số 
khối cơ thể 

2. Tỷ lệ PĐTT theo các tiêu chuẩn điện tâm đồ 
Tỷ lệ PĐTT ở bệnh nhân THA nguyên phát trong 

nghiên cứu theo tiêu chuẩn Gubner là 17,2 %, theo 
tiêu chuẩn Romhilt – Este, Cornell là 25,3 %, theo 
tiêu chuẩn Sokolow – Lyon là 24,3%. 

Tỷ lệ PĐTT ở nam giới theo tiêu chuẩn Sokolow – 
Lyon, Romhilt – Este, Gubner cao hơn ở nữ giới (32% 
và 17%, 38% và 12,2%, 24% và 10,2 %), sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

ở nhóm bệnh nhân thể trạng trung bình và gầy thì 
PĐTT theo tiêu chuẩn Sokolow – Lyon và Romhilt – 
Este có tỷ lệ cao hơn so với tiêu chuẩn Cornell, 
Gubner. Nhưng ở nhóm bệnh nhân thừa cân và béo 
phì thì tiêu chuẩn Cornell và Gubner cao hơn hẳn. Sự 
giảm điện thế của các chuyển đạo trước tim và tăng 
điện thế các chuyển đạo ngoại vi, làm tăng tỷ lệ phát 
hiện của các tiêu chuẩn có điện thế ngoại vi và giảm 
ở các tiêu chuẩn trước tim. 

3. Tỷ lệ PĐTT ở bệnh nhân THA nguyên phát 
theo siêu âm tim. 

Theo tiêu chuẩn của ASE (American Society of 
Echocardiography) tỷ lệ PĐTT trên bệnh nhân THA 
nguyên phát trong nghiên cứu của chúng tôi là 
30,3%, trong đó tỷ lệ PĐTT đồng tâm và không đồng 
tâm là như nhau (50%) và khoảng 22% bệnh nhân 
THA có rối loạn tái cấu trúc thất trái.  

Đánh giá về tỷ lệ PĐTT dựa vào siêu âm tim theo 
thể trạng thì ở nhóm BMI < 18,5 có tỷ lệ PĐTT cao 
nhất (50%), PĐTT ở người Việt Nam có THA có thể 
không liên quan đến thể trạng, vì vậy chúng ta cần 
nghiên cứu nhiều hơn nữa để đánh giá chính xác mối 
tương quan giữa BMI và khối lượng cơ thất trái. 

4. Giá trị của điện tâm đồ trong chẩn đoán 
PĐTT ở bệnh nhân THA nguyên phát 

* Độ nhạy của điện tâm đồ 
So sánh với siêu âm tim (tiêu chuẩn chẩn đoán 

PĐTT là LVMI > 115 g/m2 ở nam và LVMI > 95 g/m2 ở 
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nữ) thì tiêu chuẩn Sokolow – Lyon, Gubner có tương 
quan thuận không chặt với chỉ khối lượng cơ thất trái 
với r = 0,44 và r = 0,3, tiêu chuẩn Romhilt – Este 
(ngưỡng chẩn đoán PĐTT 5 điểm), Cornell (có chỉ số 
riêng cho nam và nữ) có mối tương quan thuận chặt 
chẽ với chỉ khối lượng cơ thất trái với r=0,61 và r=0,62. 

 
r = 0,62, y = 2,35 x + 55,8 

Biểu đồ 1. Mối tương quan giữa tiêu chuẩn Cornell và LVMI 
 
Nếu sử dụng đơn độc 1 tiêu chuẩn điện tâm đồ thì 

độ nhạy của điện tâm đồ 53,3% (Romhilt – Este) 
nhưng khi phối hợp nhiều tiêu chuẩn thì độ nhạy của 
điện tâm đồ tăng lên khá cao là 70 % (2 tiêu chuẩn) 
và 76,7 (3 và 4 tiêu chuẩn). 

Nếu phối hợp nhiều tiêu chuẩn có thể có độ chính 
xác cao hơn dùng 1 tiêu chuẩn đơn độc với AuC = 
0,71 (2 tiêu chuẩn), AuC = 0,73 (3 tiêu chuẩn), tuy 
nhiên khi phối hợp 4 tiêu chuẩn thì độ chính xác thấp 
hơn phối hợp 3 tiêu chuẩn (AuC = 0,69). 

ở giới nam, điện tâm đồ trong chẩn đoán PĐTT có 
độ nhạy trung bình khoảng 39% trong đó tiêu chuẩn 
Romhilt – Este có độ nhạy cao nhất (68,8%). ở nữ giới, 
điện tâm đồ chẩn đoán PĐTT có độ nhạy khoảng 34% 
(7,1 % - 64,3%), thấp hơn ở nam giới, trong đó tiêu 
chuẩn Cornell có độ nhạy cao nhất (64,3%). 

So với siêu âm tim thì điện tâm đồ đạt độ chính 
xác không cao (65%), và khả năng dự báo dương tính 
cũng như âm tính còn thấp (43,4% và 73,5%).Trong 
đó tiêu chuẩn Romhilt – Este có độ chính xác, khả 
năng dự báo âm và dương tính cao nhất.  

Bảng 1. Giá trị của điện tâm đồ trong chẩn đoán 
P§TT 

Đặc điểm Se (%) Sp (%) Ac (%) PPV(
%) 

NPV(%) AuC 

Sokolow– Lyon 36,7 81 56,6 45,8 74,6 0,59 
Romhilt – este 53,3 86,96 76,8 64 81,08 0,7 

Cornell 46,67 84,06 72,7 56 78,38 0,67 
Gubner 23,3 85,5 66,7 41,1 72 0,54 

 
(Se): Độ nhạy; (Sp: Độ đặc hiệu;(PPV): Giá trị tiên 

đoán dương tính; (NPV): Giá trị tiên đoán âm 
tính;(Ac): Độ chính xác; AuC: diện tích dưới đường 
cong ROC (Area Under the Curve). 

* So sánh từng tiêu chuẩn điện tâm đồ theo giới. 
Tiêu chuẩn Sokolow – Lyon, Romhilt – Este, 

Gubner có độ nhạy rất cao ở nam giới (43,7 % và 
68,8%), nhưng lại rất thấp ở nữ giới. Ngược lại tiêu 
chuẩn Cornell có độ nhậy rất cao ở nữ (64,3%) những 
ở nam giới chỉ 31,2 %. 

Độ đặc hiệu của các tiêu chuẩn ở giới nữ là 88,6% 
(80% - 97,1%) cao hơn ở giới nam, tiêu chuẩn 
Romhilt – Este có độ đặc hiệu rất cao (97,1%). 

* So sánh từng tiêu chuẩn điện tâm đồ theo BMI. 
Thể trạng là một yếu tố ảnh hưởng nhiều đến giá 

trị của điện tâm đồ trong chẩn đoán PĐTT. Độ nhạy 
của các tiêu chuẩn điện tâm đồ đạt 38,7% (12,5% - 
57,7%) ở nhóm BMI < 23, cao hơn nhóm bệnh nhân 
thừa cân và béo phì (31,2%).  

Độ đặc hiệu của điện tâm đồ rất cao ở nhóm bệnh 
nhân thừa cân, béo phì với giá trị trung bình 92,3%, 2 
tiêu chuẩn Romhilt – Este và Sokolow – Lyon có độ 
nhạy đạt 100%. 

Độ chính xác ở nhóm bệnh nhân thừa cân cũng 
cao hơn nhóm có cân nặng trung bình và thấp (77,9 
% so với 67 %), tiêu chuẩn Sokolow – Lyon, Romhilt 
– Este đều đạt độ chính xác cao là 82,3%. 

Khả năng dự báo dương tính có nhóm bệnh nhân 
thừa cân, béo phì là 70,8% cao hơn nhiều so với 
nhóm cân nặng bình thường và thấp (44,3%), 2 tiêu 
chuẩn Romhilt – Este, Sokolow – Lyon có khả năng 
dự báo dương tính đạt 100%. 

Bảng 2. Giá trị của các tiêu chuẩn điện tâm đồ 
phân theo thể trạng 

Đặc điểm BMI Se 
(%) 

Sp 
(%) 

Ac 
(%) 

PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

< 23 38,5 76,8 64,6 43,5 72,9 Sokolow– 
Lyon ≥ 23 25 100 82,3 100 81,3 

< 23 57,7 83,9 75,6 62,5 81 Romhilt – 
este ≥ 23 25 100 82,3 100 81,3 

< 23 46,2 83,9 72 57,1 77 
Cornell ≥ 23 50 84,6 76,5 50 76,5 

< 23 12,5 78,6 56 14,3 64,7 
Gubner ≥ 23 25 84,6 70,6 33,3 78,6 

 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu điện tâm đồ, siêu âm tim trong 

chẩn đoán PĐTT ở 99 bệnh nhân THA nguyên phát, 
chúng tôi rút ra kết luận: 

Tỷ lệ PĐTT ở bệnh nhân tăng huyết áp 
Tỷ lệ PĐTT ở bệnh nhân THA nguyên phát là 

30,3% và 22,2% bệnh nhân có rối loạn tái cấu trúc 
thất trái kiểu đồng tâm. Trong đó nam chiếm 32% cao 
hơn nữ chiếm 28,6%, nhưng sự khác biệt này chỉ có ý 
nghĩa thống kê với tiêu chuẩn Romhilt – Este. 

Tỷ lệ PĐTT là 31,7% ở nhóm BMI < 23 và 23,5% 
ở nhóm BMI ≥ 23.  

Tỷ lệ PĐTT theo tiêu chuẩn Sokolow – Lyon: 
24,3%, Romhilt – Este: 25,3%, Cornell: 25,3%, 
Gubner: 17,5%. 

Giá trị của điện tâm đồ trong chẩn đoán PĐTT 
Tiêu chuẩn Cornell, Romhilt – Este có tương quan 

thuận, chặt chẽ nhất với chỉ số khối lượng cơ thất trái 
với r = 0,62 và r = 0,61. 

So với siêu âm tim thì tiêu chuẩn điện tâm đồ có 
độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác đạt: Sokolow – 
Lyon: 36,7%, 81% và 56,6%; Romhilt – Este: 53,3%, 
86,9% và 76,8%, Cornell: 46,7%, 84,1% và 72,7%, 
Gubner: 23,3%, 85,5% và 66,7%. 
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Tiêu chuẩn Romhilt – Este với ngưỡng chẩn đoán 
PĐTT 5 điểm, có độ chính xác cao nhất so với siêu 
âm tim với diện tích dưới đường cong là 0,7. 

ở nam giới, tiêu chuẩn Romhilt – Este có giá trị 
chẩn đoán cao nhất, trong khi đó tiêu chuẩn Cornell 
có giá trị lớn nhất ở giới nữ. 

Đánh giá điện tâm đồ theo thể trạng thì tiêu chuẩn 
Romhilt – Este tốt nhất ở nhóm bệnh nhân THA có 
thể trạng gầy và trung bình, tiêu chuẩn Cornell có gi  ̧
trị tốt nhất ở nhóm thừa cân và béo phì thì. 

Phối hợp 2, 3 hoặc 4 tiêu chuẩn điện tâm đồ thì độ 
nhạy độ đặc hiệu tăng cao hơn khi sử dụng 1 tiêu 
chuẩn đơn độc. 

summary 
Objectives: 1. Determine the rate of LVH in 

hypertensive patients with primary ECG and 
echocardiography. 2. Compare the value of some 
ECG criteria for echocardiography in the diagnosis of 
LVH in patients with primary hypertensive patients. 
Methods: 90 patients with primary hypertension was 
admitted in Thai Nguyen Centre General 
Hospital. Assessment of left ventricular on the ECG is 
recommended by the AHA 2009 and LVH diagnosed 
on echocardiography by ASE standard. Using 
algorithms: sensitivity (Se), Specificity (Sp), positive 
predictive value (PPV), negative predictive value 
(NPV), accuracy (Ac), Kappa index, comparison 
value of more than 2 diagnostic tests by the area 
under the ROC curve, t-test, chi square test to 
analyze the results. Conclusions: Rate of LVH in 
primary hypertensive patients is 30.3%. Sokolow – 
Lyon: 36.7%, 81% vµ 56.6%; Romhilt – Este: 53.3%, 
86.9% and 76.8%; Cornell: 46.7%, 84.1% and 72.7%, 
Gubner: 23.3%, 85.5% and 66.7%. Romhilt - Este 
standard has close positive correlation with left 
ventricular mass index with r= 0.62 and r=0.61. The 
Romhilt - Este standard is the highest diagnostic 
value in men, while the Cornell criteria is the greatest 
value in women. Romhilt – Este is the best standard 

in hypertensive patients with BMI<23, Cornell criteria 
is the best value among the overweight and 
obesity. Coordinate 2, 3 or 4 standards is better than 
using a single standard. 
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Một số BỆNH lây truyền qua đường tình dục THƯỜNG GẶP ở phụ nữ mại dâm 

tại phòng khám câu lạc bộ hoa phượng hải phòng năm 2007 - 2008 
 

Nguyễn Văn Học, Phạm Thị Lê Sơn 
Bệnh viện phụ sản Hải Phòng 

Tóm tắt 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tìm mối liên quan 

đến bệnh lây truyền qua đường tình dục ở phụ nữ mại 
dâm tại một phòng khám Hoa Phượng, với mục tiêu: 
xác định một số bệnh lây truyền qua đường tình dục ở 
phụ nữ mại dâm tại phòng khám câu lạc bộ Hoa 
Phượng Hải Phòng. Đối tượng nghiên cứu: Phụ nữ 
mại dâm đến khám tại phòng khám Hoa Phượng: 
Tiêu chuẩn chọn: Phụ nữ mại dâm có hoạt động tình 
dục nhằm kiến tiền, phụ nữ mại dâm đến khám lần 
đầu tại câu lạc bộ, đồng ý tham gia. Tiêu chuẩn loại 
trừ: Phụ nữ mại dâm đang bị kinh nguyệt, đang dùng 

kháng sinh, đang đặt thuốc hay thụt rửa âm đạo trước 
ngày khám một tuần, đang có thai.  

Thời gian nghiên cứu từ tháng 6 năm 2007 đến 
tháng 6 năm 2008.  

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, với N= 
415 trường hợp đủ tiêu chuẩn. Kết quả nghiên cứu: Tỷ 
lệ mắc bệnh chung là 62,2%, trong đó bệnh lậu 
chiếm 4,2%, giang mai là 3,8%, sùi mào gà là 10,8%, 
Herpes là 4,3%, viêm âm đạo do nấm là 11,7%, viêm 
âm đạo do vi khuẩn là 25,5% và viêm âm đạo do 
trùng roi là 1,9%. Hình thái tổn thương gồm: viêm đỏ 


